Chương 2
Phương pháp


2. Phương pháp

2.1 Các Vùng Chim Quan trọng là gì?

Các vùng chim quan trọng (VCQT) là các vùng có tầm quan trọng quốc tế về bảo tồn các loài chim ở các cấp độ toàn cầu, vùng và quốc gia, dựa trên các tiêu chí đã được cộng đồng quốc tế công nhận. VCQT không chỉ quan trọng đối với các loài chim mà còn quan trọng đối với nhiều nhóm động thực vật khác. Hơn thế nữa, nhiều VCQT còn có ý nghĩa đối với sức khỏe và kinh tế của con người thông qua việc bảo vệ các lưu vực, điều tiết lũ lụt hoặc là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

VCQT là một công cụ thực tiễn đối với bảo tồn nhưng chúng chỉ là một trong hàng loạt các cách tiếp cận. Trong một số trường hợp phương pháp tiếp cận VCQT không phải là cách tốt nhất để bảo tồn một số loài chim, ví dụ các loài chim ăn thịt có mật độ thấp phân bố trên diện rộng, hoặc các loài làm tổ trong các vườn chim phân bố rộng vào thời điểm ngoài mùa sinh sản. Ngoài ra, VCQT chưa đủ đáp ứng tính cần thiết đối với các vùng quan trọng để bảo tồn các nhóm loài quan trọng khác, ví dụ như các hệ sinh thái biển không đủ đại diện một cách tiêu biểu trong các VCQT. Do đó, VCQT chỉ là một phần trong một phương pháp lồng ghép bảo tồn bao gồm cả bảo tồn cảnh quan, bảo tồn sinh cảnh và các biện pháp bảo tồn loài. Tuy nhiên, VCQT đã là minh chứng được áp dụng một cách rộng rãi và là công cụ có hiệu quả để xác định các ưu tiên và thu hút trợ giúp cho các khu vực cần tập trung hoạt động bảo tồn.

Tóm lại, VCQT là:

· Những vùng trọng yếu đối với công tác bảo tồn các loài chim và đa dạng sinh học.

· Những nơi có tầm quan trọng quốc tế về bảo tồn.

· Những mục tiêu thực tế cho hoạt động bảo tồn.

· Đã được chọn lọc theo các tiêu chí quốc tế.

· Sử dụng để củng cố và tăng cường hệ thống các khu bảo vệ.

· Sử dụng như một phần trong tiếp cận bảo tồn rộng hơn.

2.2 Cơ sở sinh học

Bảo vệ hệ thống các vùng có nhiều loài và nhiều sinh cảnh tự nhiên nhất có thể là một cách tiếp cận hiểu quả đối với công tác bảo tồn và là cơ sở cho việc thiết lập hầu hết các hệ thống khu bảo vệ. Nhiều loài có thể bảo tồn có hiệu quả bởi phương pháp này, bởi vì thường có thể để xác định một nhóm các vùng có nhiều loài trong phạm vi một quốc gia hoặc một vùng. Khi gộp lại với nhau, tất cả các vùng này sẽ hình thành một mạng lưới ở khắp vùng phân bố của các loài, mạng lưới này có thể coi là yêu cầu tối thiểu đảm bảo sự tồn vong của các loài đó. 

Trong hướng dẫn này, các loài chim được sử dụng làm cơ sở để thiết lập một mạng lưới như vậy, và từng vùng một được gọi là Vùng Chim Quan trọng (VCQT). Các loài chim được sử dụng bởi nhiều lý do.  Thứ nhất, bản thân chúng là mục tiêu bảo tồn quan trọng vì chúng thực hiện vai trò sinh thái quan trọng đối với chức năng của các hệ sinh thái như phát tán hạt giống và thụ phấn, chúng có ý nghĩa lớn đối với nền văn hóa của Việt Nam và thế giới, và có giá trị kinh tế, đặc biệt là cơ sở để phát triển du lịch sinh thái, một ngành đang tăng trưởng mạnh ở Việt Nam. Thứ hai các loài chim có những đặc trưng được sử dụng chúng như những công cụ phù hợp trong quy hoạch bảo tồn, do trong số chúng có nhiều loài bị đe dọa toàn cầu và các loài đặc hữu, nhu cầu sinh cảnh và phân bố của chúng đã được hiểu biết khá đầy đủ, chúng dễ nhận biết và xác định ngoài thực địa, chúng là những chỉ thị tốt cho tình trạng sinh cảnh và mức độ nhiễu loạn của con người và chúng đã thể hiện vai trò "dẫn đường" đối với công tác bảo tồn. Những nghiên cứu ở các quốc gia khác cho thấy các loài chim có thể là phương tiện đầy đủ để đưa ra các ưu tiên bảo tồn trong khi thiếu các số liệu chi tiết về các nhóm sinh vật khác1,2 . Do vậy, mặc dù mạng lưới VCQT ở Việt Nam được xây dựng dựa trên sự cân nhắc tầm quan trọng của các loài chim, nhưng công tác bảo tồn chúng sẽ góp phần đảm bảo sự sống còn của nhiều nhóm loài khác.

2.3 Các tiêu chí xác định VCQT 

ở Châu Âu, đã xác định ba phân hạng các vùng chim quan trọng theo các cấp: tầm quan trọng toàn cầu, tầm quan trọng vùng và tầm quan trọng quốc gia3. Trong giai đoạn khởi xướng của Chương trình VCQT ở Việt Nam, do hạn chế về thời gian, kinh phí và thông tin cho nên chỉ xác định các vùng chim có tầm quan trọng quốc tế. Trong tương lai, khi có nhiều thông tin có thể hy vọng xác định các VCQT có tầm quan trọng vùng và/hoặc quốc gia sẽ được thực hiện. Lúc đó, các tiêu chí bổ sung sẽ được xác định.

Các tiêu chí sử dụng để xác định  các VCQT ở Việt Nam là các tiêu chí đã sử dụng để xác định các VCQT ở các quốc gia khác (Bảng 1). Để đảm bảo sự thống nhất và có thể so sánh với các nước khác, các tiêu chí được áp dụng  một cách khách quan và thống nhất. Trong một vài trường hợp cần thiết, các tiêu chí sẽ được hiểu và áp dụng theo những cách thức phù hợp hơn với bối cảnh của Việt Nam. Tất cả điều đó được giải thích trong các chú thích đi kèm.

Bảng 1: Tóm tắt các tiêu chí VCQT toàn cầu

	PRIVATE 
Hạng
	Tiêu chí
	Ghi chú

	A1. Những loài bị đe dọa toàn cầu
	Khu thường xuyên có số lượng đáng kể các loài chim bị đe dọa toàn cầu hoặc các loài chim khác đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu
	Khu vực đủ tiêu chuẩn nếu biết hoặc cho rằng có một quần thể các loài chim đã được xác định vào một trong các phân hạng bị đe dọa như tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài bị đe dọa nhưng thiếu dẫn liệu để xếp vào các nhóm trên

	A2. Loài có vùng phân bố hẹp
	Khu đã biết hoặc cho rằng có một bộ phận đáng kể của loài chim có vùng phân bố hẹp mà vùng sinh sản của chúng xác định là một Vùng Chim Đặc hữu (VCĐH) hoặc Phân Vùng Chim Đặc hữu (PVCĐH)
	Khu vực đủ tiêu chuẩn nếu là một trong những vùng được chọn lựa để đảm bảo có tất cả các loài có vùng phân bố hẹp của một VCĐH hoặc PVCĐH có hiện diện với số lượng đáng kể trong phạm vi ít nhất ba khu

	A3. Tập hợp các loài phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học
	Khu đã biết hoặc cho rằng là một bộ phận đáng kể của một tập hợp loài chim có vùng phân bố chủ yếu hoặc hoàn toàn giới hạn trong một đơn vị địa sinh học.
	Khu vực đủ tiêu chuẩn nếu là một trong những vùng được chọn lựa để đảm bảo có tất cả các loài có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học có hiện diện trong phạm vi ít nhất ba khu

	A4. Sự tập trung cá thể
	(i) Khu đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 1% một quần thể địa sinh học của một loài chim nước sống thành bầy đàn.
	Tiêu chí này áp dụng đối với các loài chim nước được xác định trong Ước lượng Quần thể Chim nước4. Ngưỡng được xác định bằng cách kết hợp các số liệu quần thể trên đường bay trong phạm vi Châu á. Đối với những loài thiếu số liệu định lượng, ngưỡng ước tính là 1% quần thể địa sinh học ở Châu ¸.

	hoặc
	(ii) Khu đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 1% quần thể toàn cầu của một một loài chim biển hoặc loài chim đất liền sống thành bầy đàn.
	Điều này áp dụng cho các loài sống trên đất liền và những loài chim biển không có trong Ước lượng Quần thể Chim nước4. Nếu thiếu số liệu định lượng, ngưỡng giới hạn là con số ước tính 1% quần thể toàn cầu.

	hoặc
	(iii) Khu đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 20.000 con chim nước hoặc ( 10.000 đôi chim biển của một hoặc nhiều loài.
	Đây là tiêu chí của Ramsar đối với các loài chim nước, sử dụng tiêu chí này khi số liệu của một khu nào đó không đủ cho phép sử dụng tiêu chí (i) hoặc (ii). 

	hoặc
	(iv) Khu đã biết hoặc cho rằng vượt quá ngưỡng giới hạn số lượng các loài di cư ở các vùng thắt cổ chai
	Nếu phù hợp, ngưỡng này được thiết lập cho vùng hoặc liên vùng.


Phân hạng A1: Các loài bị đe dọa toàn cầuPRIVATE 

Tiêu chí: Khu thường xuyên có số lượng đáng kể các loài chim bị đe dọa toàn cầu, hoặc các loài chim khác đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu.

Ghi chú

· Phân hạng này liên quan tới các loài chim được xác định ở các cấp đe dọa toàn cầu: tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa hoặc thiếu dẫn liệu theo Các loài chim bị đe dọa của Châu á5. Hai phân hạng cuối, mặc dầu không phải bị đe dọa toàn cầu nhưng cũng được coi là các loài đang được quan tâm bảo tồn để sử dụng trong việc xác định các VCQT. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tương thích với các nước khác ở Châu á, không có VCQT nào ở Việt Nam chỉ được xác định trên cơ sở sự có mặt của các loài gần bị đe dọa.
· Theo Các loài chim bị đe dọa của Châu á, ở Việt Nam5 có 3 loài chim tối nguy cấp, 12 loài nguy cấp, 25 loài sắp nguy cấp, 31 loài gần bị đe dọa và 1 loài thiếu dẫn liệu.
· Những từ 'thường xuyên' và 'đáng kể' trong định nghĩa của tiêu chí này được sử dụng để loại trừ những khu không được đánh giá là quan trọng đối với bảo tồn loài đó. Các vùng xác định là VCQT nếu những loài đặt dấu hỏi chỉ có mặt theo mùa, hoặc thậm chí nếu nó chỉ ở trong một giai đoạn dài hơn khoảng thời gian dừng chân (ví dụ, điều kiện thích hợp cho cho loài lưu lại chỉ bằng một khoảng thời gian dừng chân kéo dài, như tại các vùng đất ngập nước tạm thời). Tuy nhiên, các vùng sẽ không được chấp nhận nếu các loài chỉ phân bố ở tình trạng loài lang thang, các loài phân bố ở vùng giáp ranh hoặc chỉ có các ghi nhận lịch sử.

· Tất cả các vùng thường xuyên có một số lượng đáng kể của một loài chim bị đe dọa toàn cầu ở mức tối nguy cấp hay nguy cấp đều được xác định là một VCQT.

· Để cân nhắc trong các trường hợp những loài chắc chắn phân bố rộng và có số lượng lớn ở khá nhiều vùng tại Việt Nam, chẳng hạn Gà lôi hông tía Lophura diardi và Niệc hung Anorrhinus tickelli, tất cả các khu thường xuyên có số lượng đáng kể các loài sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu thì không nhất thiết được xác định là một VCQT. Tuy nhiên, cần lựa chọn các VCQT để các loài sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và thiếu dẫn liệu có mặt ở ít nhất là 3 vùng.

Phân hạng A2: Các loài có vùng phân bố hẹp
Tiêu chí: Khu được biết hoặc cho rằng có một bộ phận đáng kể một nhóm các loài chim mà vùng sinh sản của chúng nằm trong một VCĐH hoặc PVCĐH.

Ghi chú

· Phân hạng này liên quan đến các loài chim có vùng phân bố hẹp, những loài có vùng sinh sản toàn cầu nhỏ hơn 50.000 km2. Những vùng có 2 hoặc nhiều hơn hai loài có vùng phân bố hẹp thì được xác định làm VCĐH, trong khi những vùng có một hoặc hơn một loài có vùng phân bố hẹp nhưng có ít hơn hai loài khẳng định chắc chắn thì được xác định là PVCĐH6.

· Trong phạm vi Việt Nam có một phần hoặc là toàn bộ diện tích của 5 VCĐH: Vùng đất thấp Trung Bộ, Cao nguyên Đà Lạt, Vùng đất thấp Nam Việt Nam6, Cao nguyên Kon Tum7 và Vùng núi phía Đông Nam Trung Quốc8. Ngoài ra Việt Nam còn có một phần của PVCĐH Fan Si Pan và Nam Lào6.

· Các từ 'bộ phận đáng kể' trong định nghĩa của tiêu chí được sử dụng để loại trừ các vùng chỉ có những loài phổ biến và các loài phân bố hẹp có khả năng thích nghi cao có mặt ở nhiều vùng khac trong phạm vi của VCĐH và PVCĐH. Do đó, cần có những phân tích bổ sung để đảm bảo tất cả những loài có vùng phân bố hẹp ở Việt Nam có mặt ít nhất trong ba VCQT.

Phân hạng A3: Tập hợp các loài phân bố giới hạn trong một đơn vị địa lý
Tiêu chí: Khu đã biết hoặc cho rằng có một bộ phần đáng kể của một tập hợp các loài chim có vùng phân bố hầu như hoặc hoàn toàn giới hạn trong một đơn vị địa sinh học

Ghi chú
· Phân hạng này áp dụng cho những tập hợp các loài chim có vùng phân bố chung lớn hơn 50.000 km2 nhưng hầu như hoặc hoàn toàn nằm trong một đơn vị địa sinh học nào đó và do vậy, có tầm quan trọng toàn cầu.

· Một quần xã sinh vật có thể được giới hạn là một quần xã vùng sinh thái đặc trưng bởi các loài động vật và thực vật tiêu biểu. Không có hệ thống phân loại đơn vị địa sinh học toàn cầu nào cho thấy có thể đáp ứng đủ yêu cầu thích hợp làm cơ sở cho việc xây dựng danh lục chim áp dụng cho tiêu chí này. Do đó, hệ thống phân loại được sử dụng là một hệ thống được xây dựng riêng cho Chương trình VCQT Châu á. Trong chừng mực có thể, hệ thống phân loại này được xây dựng sao cho tương thích nhất với các hệ thống đã và đang được sử dụng trong chương trình VCQT đang thực hiện ở các vùng khác trên thế giới.

· Năm đơn vị địa sinh học ở Việt Nam bao gồm: Rừng ôn đới Trung Quốc - Hymalaya (Biome 07), Rừng á nhiệt đới Trung Quốc - Hymalaya (08), Rừng ẩm nhiệt đới Đông Dương (09), Vùng khô nhiệt đới Indo - Malaya (11) và Vùng bình nguyên Indo - Gangetic (12).
· Vì tất cả các đơn vị địa sinh học ở Việt Nam đều được xác định theo độ cao, nên một số đơn vị địa sinh học có thể hiện diện ở một khu vực bất kỳ.

· Sẽ không thực tế nếu chọn tất cả các khu có các loài chim có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học để công nhận là VCQT. Thay vào đó, nên chọn một vài vùng có hầu hết các loài có vùng phân bố giới hạn trong đơn vị địa sinh học, và sau đó, nếu có thể, bổ sung thêm các vùng khác cho đến khi mỗi loài có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học có mặt ở ít nhất ba VCQT.

· Để tránh chọn rất nhiều vùng, mỗi vùng chỉ có một vài loài có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học, tức là chỉ các vùng đáp ứng một ngưỡng để công nhận là VCQT. Đối với mỗi đơn vị địa sinh học, ngưỡng giới hạn này là 25% số loài giới hạn phân bố trong đơn vị đa dạng sinh học đó ở Việt Nam. Do đó ngưỡng được xác định cho Việt Nam là: 12 loài cho Biome 07, 27 loài cho Biome 08, 8 loài cho Biome 09, 7 loài cho Biome 11 và 01 loài cho Biome 12.

Hạng A4: Sự tập trung cá thể
Một vùng sẽ đủ tiêu chuẩn nếu phù hợp với bất kỳ một trong bốn tiêu chí liệt kê dưới đây:

Tiêu chí A4i: Vùng đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 1% một quần thể địa sinh học của một loài chim nước sống thành tập đoàn.

Tiêu chí A4ii: Vùng  đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 1% quần thể toàn cầu của một loài chim biển hoặc chim đất liền sống thành bầy đàn.
Tiêu chí A4iii: Vùng đã biết hoặc cho rằng thường xuyên có ( 20.000 con chim nước hoặc ( 10.000 đôi chim biển thuộc một hoặc nhiều loài.

Tiêu chí A4iv: Khu đã biết hoặc cho rằng vượt quá ngưỡng giới hạn số lượng các loài di cư ở các vùng thắt cổ chai (tổng số ( 20.000 cá thể di cư của toàn bộ các loài chim ăn thịt hoặc các loài sếu).

Ghi chú
· Phân hạng này áp dụng cho cho những loài nhạy cảm đặc biệt với những đe dọa bởi vì chúng tụ hợp ở những khu nhất định vào các giai đoạn sinh sản hoặc trú đông hoặc trên đường bay qua.

· Thuật ngữ 'waterbird-chim nước' được sử dụng ở đây cùng nghĩa với 'warterfowl-chim nước' sử dụng trong Công ước Ramsar, bao gồm các họ được Wetlands International xác định trong Ước lượng quần thể chim nước4. Thuật ngữ 'chim biển' bao gồm những họ chim biển không có trong Uớc lượng quần thể chim nước4.

· Ngưỡng giới hạn cho tiêu chí A4i là 1% quần thể địa sinh học của các loài chim nước sống thành bầy đàn. Đối với Việt Nam, quần thể địa sinh học Châu ¸ đã được sử dụng. Các ngưỡng giới hạn được xác định dựa trên tổng hợp các ước lượng quần thể các loài chim nước từ các đường bay khác nhau trong phạm vi Châu á. Sự ước lượng quần thể này đã dựa theo Uớc lượng quần thể chim nước4  và Các loài chim của Thế giới9,10, thông tin bổ sung do Wetlands International cung cấp.

· Ngưỡng giới hạn đối với tiêu chí A4ii là 1% quần thể toàn cầu của các loài chim biển hoặc các loài chim trên đất liền sống thành bầy đàn. Các ngưỡng giới hạn sử dụng dựa trên ước tính số lượng quần thể trong Các loài chim của Thế giới9,10, các ngưỡng đã được chương trình VCQT sử dụng ở các vùng khác trên thế giới và thông tin bổ sung từ các chuyên gia về chim biển. 

· Rõ ràng có sự không thống nhất giữa các tiêu chí A4i (1% của quần thể địa sinh học) và A4ii (1% của quần thể toàn cầu). Có thể thấy được điều này, tuy nhiên, việc sử dụng ngưỡng giới hạn 1% quần thể toàn cầu của các loài chim nước, cũng như xem xét từ các tiêu chí Ramsar, sẽ không đủ cơ sở sinh học bởi vì rất nhiều loài chim nước di cư phân bố và tách rời thành các quần thể trên đường bay riêng biệt một cách rõ ràng. Sử dụng ngưỡng giới hạn 1% quần thể toàn cầu sẽ gây ra sự chú trọng quá mức đến tính đặc hữu của các loài chim nước mà thiếu chú trọng đến các loài phân bố rộng, do ở hầu hết các điểm phân bố, hầu hết các loài phân bố rộng không thể tập trung được tới số lượng >1%. Đối với những loài đặc hữu vùng, quần thể vùng địa sinh học và quần thể toàn cầu chỉ là một.

· Các vùng phù hợp với tiêu chí A4i hoặc tiêu chí A4iii cũng đáp ứng tiêu chí Ramsar.

· Tiêu chí A4iv sẽ lựa chọn những vùng mà các loài di cư tụ hợp lại, chẳng hạn trước khi có đủ nhiệt độ cần thiết. Mặc dù đây chỉ khoảng không gian ở các vùng này có vai trò quan trọng, việc bảo tồn mặt đất ở phía dưới cũng có thể cần thiết để bảo vệ vùng khỏi các mối đe dọa như săn bắn hay xây dựng các cột ăng ten radio. Tiêu chí này cũng sẽ bao bao gồm các vùng là những điểm dừng chân không có số lượng chim nước quá lớn vào bất kỳ thời gian nào, tuy nhiên, vẫn cần lựa chọn do là nơi quay vòng rất nhanh của nhiều loài chim di cư qua.

Tiêu chí để xác định ranh giới VCQT
Bổ sung vào các tiêu chí trên, một VCQT nên, trong chừng mực có thể đáp ứng ba tiêu chí sau:

1. Có những đặc trưng hoặc các sinh cảnh hoặc tầm quan trọng về điểu học khác với các vùng xung quanh.

2. Tồn tại như một khu bảo vệ thực sự hoặc có tiềm năng thành lập khu bảo vệ, có hoặc không có vùng đệm, hay là một vùng có thể quản lý bằng cách nào đó phục vụ mục tiêu bảo tồn thiên nhiên.

3. Một mình nó hoặc cùng với các vùng khác, hình thành một khu vực tự cung cấp đủ toàn bộ các nhu cầu của các loài chim có tầm quan trọng trong khoảng thời gian chúng có mặt.
Ghi chú

· Nơi có diện tích rộng lớn của các sinh cảnh quan trọng đối với các loài chim, chỉ sử dụng các tiêu chí 2 và 3. Trong những trường hợp này, điều quan trọng nhất là cần cân nhắc các biện pháp thiết thực để có thể bảo tồn vùng một cách tốt nhất. 

· Các VCQT được xác định bởi sự có mặt của loài. Tuy nhiên, ranh giới của VCQT thì được xác định bằng phạm vi của các sinh cảnh của những loài này, dựa trên việc đã biết hoặc phỏng đoán nhu cầu sinh cảnh của loài.

· Thường thì các địa vật đơn giản và dễ thấy như đường xá hay sông ngòi được sử dụng để phân định ranh giới cho VCQT, trong khi các dấu hiệu khác như vùng phân thủy hay đường đỉnh dông núi được sử dụng để xác định ranh giới cho các vùng không có sự thay đổi rõ ràng về sinh cảnh. Tuy nhiên, trong khung cảnh Việt Nam, địa giới hành chính và ranh giới sử dụng đất là vấn đề cần cân nhất, do ranh giới này cũng sẽ thể hiện trong việc xác định quyền quản lý.

· Không có một giới hạn lớn nhất hoặc nhỏ nhất rõ ràng nào cho diện tích của các VCQT; miễn là ta thấy đảm bảo cân bằng giữa quan điểm sinh học với thực tế để bảo tồn. Cũng không có cách thức cụ thể nào để xử lý trường hợp nhiều vùng nhỏ có vị trí sát nhau. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Việt Nam, điều quan trọng nhất là xác định ranh giới thế nào để toàn bộ vùng được quản lý bởi một cơ quan, tổ chức duy nhất.

· Ranh giới xác định cho các VCQT Việt Nam thường theo ranh giới của khu bảo vệ, lâm trường hoặc các dạng sử dụng đất khác. Tuy nhiên, ranh giới của vùng VCQT cũng không nhất thiết là ranh giới khu bảo vệ, do trong một số trường hợp, ranh giới khu bảo vệ bao gồm một số các sinh cảnh không cần thiết đối với các loài chim quan trọng, hoặc không có các diện tích sinh cảnh quan trọng cần đưa vào VCQT.

2.4 Các tiêu chí thứ cấp

Để đảm bảo tính thống nhất và có thể so sánh được, các tiêu chí sử dụng để xác định các VCQT ở Việt Nam là các tiêu chí chuẩn toàn cầu đã được sử dụng ở các quốc gia khác. Tuy vậy, khi có quá nhiều vùng đủ tiêu chuẩn để xác định là VCQT trên cơ sở các tiêu chí này, chỉ cần chọn một hợp nhỏ hơn các vùng mà vẫn đảm bảo mỗi một loài sắp nguy cấp, gần bị đe dọa hay thiếu dẫn liệu (phân hạng A1), loài có vùng phân bố hẹp (phân hạng A2) và loài giới hạn phân bố trong một đơn vị địa sinh học (phân hạng A3) có mặt ở ít nhất 3 VCQT. Do đó, bốn tiêu chí thứ cấp được đưa ra để hổ trợ cho việc lựa chọn các VCQT từ nhiều khu cùng đáp ứng các tiêu chí toàn cầu. Trong khi tất cả các VCQT của Việt Nam đã được xác định theo các tiêu chí VCQT toàn cầu (A1, A2, A3 và A4), sự lựa chọn một mạng lưới có tính đại diện cho các VCQT sẽ được xác định bằng các tiêu chí thứ cấp (S1, S2, S3 và S4). Để giúp cho việc lựa chọn các VCQT, việc sử dụng các tiêu chí thứ cấp đã mở rộng ý tưởng ban đầu về VCQT chỉ quan tâm đến chim và cân nhắc thêm đến tầm quan trọng của các nhóm sinh vật khác. 

Những nhóm phân loại khác được sử dụng làm một cơ sở đối với các tiêu chí thứ cấp là các nhóm sinh vật cũng có các đặc điểm mà nhờ đó các loài chim đã được để sử dụng làm công cụ trong việc xác định ưu tiên và quy hoạch bảo tồn. Các nhóm này phải: 

· Có số lượng lớn các loài bị đe dọa toàn cầu và/ hoặc các loài đặc hữu.

· Đã biết rõ vùng phân bố và nhu các cầu sinh cảnh.

· Có thể ghi nhận và xác định ngoài thực địa.

· Là chỉ thị tốt cho tầm quan trọng bảo tồn tổng thể của một vùng.

· Có thể định hướng cho công tác bảo tồn.

ở Việt Nam, bốn nhóm có những đặc điểm trên là các loài linh trưởng; các loài rùa và cá sấu; các loài hạt trần; và voi và các loài thú móng guốc. Do vậy, bốn nhóm này đã được sử dụng làm cơ sở cho các tiêu chí thứ cấp đối với Việt Nam (Bảng 2).

Bảng 2: Các tiêu chí thứ cấp sử dụng ở Việt Nam
	Phân hạng thứ cấp
	Tiêu chí thứ cấp
	Ghi chú

	S1. Các loài và phân loài linh trưởng bị đe dọa toàn cầu


	Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của một taxon linh trưởng bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu
	Vùng đủ tiêu chuẩn nếu đã biết hoặc cho rằng có một quần thể của một taxon linh trưởng ở các phân hạng đe dọa như tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu

	S2. Các loài rùa và cá sấu bị đe dọa toàn cầu
	Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của đang bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu
	Vùng đủ tiêu chuẩn nếu đã biết hoặc cho rằng có một quần thể của một một loài rùa hoặc các sấu ở các phân hạng đe dọa như tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu

	S3. Các loài hạt trần bị đe dọa toàn cầu
	Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của một loài thực vật hạt trần đang bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu
	Vùng đủ tiêu chuẩn nếu đã biết hoặc cho rằng có một quần thể của một một loài thực vật hạt trần ở các phân hạng đe dọa như tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu

	S4. Các loài voi và thú móng guốc bị đe doạ toàn cầu
	Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của loài voi hoặc một loài thú móng guốc đang bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu
	Vùng đủ tiêu chuẩn nếu đã biết hoặc cho rằng có một quần thể của một một loài voi hoặc thú móng guốc ở các phân hạng đe dọa như tối nguy cấp, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu


Phân hạng thứ cấp S1: Các loài linh trưởng bị đe dọa toàn cầu

Tiêu chí thứ cấp S1: Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của một taxon linh trưởng bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu

Ghi chú
· Phân hạng này đề cập đến các loài linh trưởng được xác định ở các cấp đe dọa toàn cầu như, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 200011. Hai hạng sau cùng (gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu), mặc dù không hoàn toàn bị đe dọa toàn cầu nhưng được coi là loài đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu và được sử dụng cho việc xác định các vùng VCQT.

· Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, trong số các loài linh trưởng ở Việt Nam có 3 loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, 4 loài nguy cấp, 6 loài sắp nguy cấp, 2 loài gần bị đe dọa và 5 loài thiếu dẫn liệu để đưa vào các hạng trên11.

· Thuật ngữ 'quần thể có thể tồn tại được' nhằm mục đích loại trừ các vùng mà sự tồn tại của taxon đang được quan tâm đáng nghi ngờ như chỉ có dấu vết quần thể, chỉ có ở vùng ngoại vi, hoặc chỉ có các ghi nhận lịch sử. Bản thân những vùng này không có sinh cảnh đủ phù hợp cho quần thể của taxon đang được quan tâm nếu chúng không là một phần của một vùng sinh cảnh rộng lớn tiếp giáp.

Phân hạng thứ cấp S2: Các loài rùa và cá sấu bị đe dọa toàn cầu

Tiêu chí thứ cấp S2: Vùng có một quần thể có thể tồn tại được của một loài rùa hoặc cá sấu bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu

Ghi chú

· Phân hạng này đề cập đến các loài loài rùa và cá sấu được xác định ở các cấp đe dọa toàn cầu như, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 200011. Hai hạng sau cùng (gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu), mặc dù không hoàn toàn bị đe dọa toàn cầu nhưng được coi là loài đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu và được sử dụng cho việc xác định các vùng VCQT.

· Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, ở Việt Nam có 1 loài cá sấu bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, trong số các loài rùa có 6 loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, 12 loài nguy cấp, 6 loài sắp nguy cấp và 1 loài gần bị đe dọa11.

· Thuật ngữ 'quần thể có thể tồn tại được' nhằm mục đích loại trừ các vùng mà sự tồn tại của loài đang được quan tâm đáng nghi ngờ như chỉ có dấu vết quần thể, chỉ có ở vùng ngoại vi, hoặc chỉ có các ghi nhận lịch sử. Bản thân những vùng này không có sinh cảnh đủ phù hợp cho quần thể của taxon đang được quan tâm nếu chúng không là một phần của một vùng sinh cảnh rộng lớn tiếp giáp.

Phân hạng thứ cấp S3: Các loài thực vật hạt trần bị đe dọa toàn cầu

Tiêu chí thứ cấp S3: Vùng có một quần thể của các loài thực vật hạt trần bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu

Ghi chú

· Phân hạng này đề cập đến các loài thực vật hạt trần được xác định ở các cấp đe dọa toàn cầu như, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 200011. Hai hạng sau cùng (gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu), mặc dù không hoàn toàn bị đe dọa toàn cầu nhưng được coi là loài đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu và được sử dụng cho việc xác định các vùng VCQT.

· Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, trong số các loài thực vật hạt trần ở Việt Nam có 1 loài bị đe dọa ở mức nguy cấp, 11 loài sắp nguy cấp, 4 loài gần bị đe dọa và hai loài thiếu dẫn liệu để đưa vào các hạng trên11.

· Thuật ngữ 'quần thể có thể tồn tại được' nhằm mục đích loại trừ các vùng mà sự tồn tại của loài đang được quan tâm đáng nghi ngờ như chỉ có dấu vết quần thể, chỉ có ở vùng ngoại vi, hoặc chỉ có các ghi nhận lịch sử. Bản thân những vùng này không có sinh cảnh đủ phù hợp cho quần thể của taxon đang được quan tâm nếu chúng không là một phần của một vùng sinh cảnh rộng lớn tiếp giáp.

Phân hạng thứ cấp S4: Loài voi và các loài thú móng guốc bị đe dọa toàn cầu

Tiêu chí thứ cấp S4: Vùng có một quần thể của loài voi và các loài thú móng guốc bị đe dọa toàn cầu hoặc đang được quan tâm bảo tồn bảo tồn trên toàn cầu

Ghi chú

· Phân hạng này đề cập đến loài Voi châu á Elephas maximus và các loài thú móng guốc được xác định ở các cấp đe dọa toàn cầu như, nguy cấp, sắp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 200011. Hai hạng sau cùng (gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu), mặc dù không hoàn toàn bị đe dọa toàn cầu nhưng được coi là loài đang được quan tâm bảo tồn toàn cầu và được sử dụng cho việc xác định các vùng VCQT.

· Theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN 2000, Voi châu á là loài tối nguy cấp và trong số các loài thú móng guốc ở Việt Nam có 2 loài bị đe dọa ở mức tối nguy cấp, 4 loài nguy cấp,  3 loài sắp nguy cấp, 2 loài gần bị đe dọa và hai loài thiếu dẫn liệu để đưa vào các hạng trên11.

· Thuật ngữ 'quần thể có thể tồn tại được' nhằm mục đích loại trừ các vùng mà sự tồn tại của loài đang được quan tâm đáng nghi ngờ như chỉ có dấu vết quần thể, chỉ có ở vùng ngoại vi, hoặc chỉ có các ghi nhận lịch sử. Bản thân những vùng này không có sinh cảnh đủ phù hợp cho quần thể của taxon đang được quan tâm nếu chúng không là một phần của một vùng sinh cảnh rộng lớn tiếp giáp.

2.5 Lựa chọn các VCQT

ở Việt Nam, có nhiều vùng có đủ tiêu chuẩn với các tiêu chí VCQT toàn cầu. Chẳng hạn như, loài ở phân hạng A1 Hồng hoàng Buceros bicornis đã ghi nhận ở ít nhất 30 vùng, trong khi loài ở hạng A2 Chích chạch má xám Macronous kelleyi đã ghi nhận ở ít nhất 16 vùng. Do đó, điều cần thiết để chọn một mạng lưới đại diện của các VCQT, có thể bao gồm tất cả các loài ở các phân hạng A1, A2, A3 và A4 có ở Việt Nam.

Giai đoạn đầu tiên là sử dụng các tiêu chí VCQT toàn cầu để chuẩn bị một danh sách đề xuất các vùng. Danh sách các ứng cử viên này được xây dựng dựa trên việc rà soát lại tất cả các tài liệu đã và chưa xuất bản về các loài chim của Việt Nam cũng như liên lạc với các nhà bảo tồn về các điểm đang nghi ngờ. 

Giai đoạn tiếp theo là chuẩn bị một danh lục các loài chim cho mỗi điểm vùng được chọn dựa trên tất cả các tài liệu đã và chưa xuất bản. Do tình trạng và phân bố của nhiều loài chim đã thay đổi đáng kể so với trước đây, chỉ có các ghi nhận trong thời gian gần đây được sử dụng. Những ghi nhận 'trong thời gian gần đây' được xác định là tất cả các ghi nhận từ tháng Tư năm 1988, đó là thời điểm có điều tra điểu học đầu tiên do Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế - ICBP (hiện nay là BirdLife International) thực hiện tại Việt Nam. Các ghi nhận được chia vào hai loại: ghi nhận chắc chắn và ghi nhận chưa được kiểm chứng. Các ghi nhận 'chắc chắn' là các ghi nhận do những người quan sát chim đáng tin cậy nhìn thấy, khẳng định phân loại qua tiếng kêu và ghi nhận qua mẫu tiêu bản biết rõ nguồn gốc. Các ghi nhận 'chưa được kiểm chứng' là các ghi nhận nhìn thấy do những người quan sát chim đáng tin cậy nhìn thấy và ghi chú là không chắc chắn về ghi nhận đó và ghi nhận thông qua các thông tin miệng từ người dân địa phương. Ngoài hai loại ghi nhận trên, tất cả các hình thức ghi nhận khác đều không được tính đến trong tài liệu này. Không nên cố gắng phỏng đoán sự có mặt của các loài chim ở các vùng dựa trên hiểu biết về phân bố và nhu cầu sinh cảnh, mặc dù biết rằng nếu làm như vậy, danh lục chim của nhiều vùng không đủ tính toàn diện cho khu hệ chim của vùng đó.

Sau khi đã xây dựng các danh lục chim, tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa ở các vùng đã được chọn lựa, nơi không có số liệu gần đây về khu hệ chim, hoặc đã có số liệu nhưng chưa hoàn chỉnh. Các đợt khảo sát này tập trung vào các vùng được phỏng đoán có thể có quần thể của các loài ở phân hạng A1, A2, A3 và A4 mà chỉ với số liệu đã có, các loài này chưa được đại diện đầy đủ trong số các vùng đã được lựa chọn. Đặc biệt, các đợt khảo sát này tập trung vào vùng núi phía bắc, vùng ven biển phía bắc và miền trung Việt Nam, các VCĐH Đất thấp Trung Bộ và Đất thấp Nam Việt Nam.

Giai đoạn cuối cùng là lựa chọn từ các danh sách các vùng ứng cử để xác định một mạng lưới các VCQT có thể bao gồm tất cảc các loài ở các phân hạng A1, A2, A3 và A4. Trong khi các tiêu chí khách quan, mang tính định lượng được sử dụng để xác định các VCQT, thì việc lựa chọn các VCQT lại được thực hiện bằng phương pháp tiếp cận thực tế. Do vậy, khi lựa chọn các VCQT, hệ thống các khu bảo vệ của quốc gia được dùng làm cơ sở, và ưu tiên lựa chọn được dành cho các khu đã chính thức có quyết định thành lập. Tuy nhiên, cần phải xác định thêm các vùng bổ sung bao gồm các khu đề xuất bảo vệ và cả các khu chưa từng có trong bất cứ kế hoạch bảo tồn nào trước đây.

Việc lựa chọn các VCQT bắt đầu với tất cả các vùng đủ điều kiện để xác định thuộc phân hạng A4. Các tiêu chí của phân hạng này dễ áp dụng và các vùng được lựa chọn ít trùng lặp với các vùng thuộc phân hạng A2 và A3, tuy nhiên, có  thể một số vùng trùng lặp với phân hạng A1. Để áp dụng các tiêu chí của phân hạng A4, cần có số liệu định lượng về các loài sống thành bầy đàn. Với các vùng không có số liệu định lượng, các tiêu chí này không được áp dụng, mặc dù biết rằng làm như vậy sẽ có nhiều vùng có thể đủ tiêu chuẩn theo phân hạng này không được chọn. Tổng số 17 VCQT đã được lựa chọn theo hạng này, tất cả đều là các vùng đất ngập nước ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp theo, các vùng được lựa chọn theo phân hạng A1. Đầu tiên, chọn tất cả các vùng thường xuyên có số lượng đáng kể của các loài chim bị đe dọa toàn cầu ở mức tối nguy cấp hoặc nguy cấp. Chín vùng như vậy đã được lựa chọn theo phân hạng A4 và ngoài ra bổ sung thêm được 18 vùng khác. Sau đó, bổ sung thêm các vùng theo phân hạng A1, cho đến khi đảm bảo mỗi loài săp nguy cấp, gần bị đe dọa và loài thiếu dẫn liệu có mặt ở ít nhất trong ba vùng. Khi lựa chọn các vùng ở phân hạng này, cần  ưu tiên các đáp ứng thêm một hoặc vài tiêu chí thứ cấp S1, S2, S3 và S4. Điều này đảm bảo trong chừng mực có thể, tất cả các VCQT được chọn cũng có tầm quan trọng cho các nhóm loài khác. Theo cách này, đã chọn bổ sung thêm 18 vùng, nâng tổng số 53 VCQT đã được lựa chọn.
Tiếp theo, chọn các vùng bổ sung theo phân hạng A2 cho đến khi có thể mỗi loài có vùng phân bố hẹp có mặt ở ít nhất ba vùng. Chỉ có hai vùng bổ sung theo phân hạng này là Văn Bàn (VN 58) cho loài Chích mỏ rộng Tickellia hodgsoni và Kon Ka Kinh (VN 20) cho loài Khướu Kon Ka Kinh Garrulax konkakinhensis.

Cuối cùng, lựa chọn các vùng bổ sung theo phân hạng A3 cho đến khi mỗi loài có vùng phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học có mặt ở ít nhất ba vùng. Khi lựa chọn các vùng ở phân hạng này, cần  ưu tiên các đáp ứng thêm một hoặc vài tiêu chí thứ cấp S1, S2, S3 và S4. Điều này đảm bảo trong chừng mực có thể, tất cả các VCQT được chọn cũng có tầm quan trọng cho các nhóm loài khác. Đã lựa chọn thêm được 8 vùng theo cách này, nâng tổng số VCQT lên 63 vùng.
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